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I. CÁCH  CÀI ĐẶT:

Chạy file setup vào trong Acad của bạn. Sau đó khởi động Acad lên mà dùng. Nếu khi khởi động Acad lên mà không thấy xuất hiện Menu “Tiệních” bạn nên Remove chương trình và thử cài lại 1 lần nữa nhất định sẽ được.

Sử dụng chương trình không đăng ký  là vi phạm pháp luật đó nhé. Nếu bạn không đăng ký chúng tôi chỉ cho bạn sử dụng các lệnh phụ trợ cho Acad. Còn các lệnh tổng hợp khối lượng thì bạn nên đăng ký để dùng nhằm mục đích tạo điều kiện cho nhóm tác gia có thêm điều kiện tiếp tục nghiên cứu tạo ra các tiện ích cho bạn sử dụng nhằm nâmg cao năng suất trong sản xuất.

II. CÁC LỆNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

Để tiện cho việc sử dụng ở đây tôi xin giới thiệu các quy định khi dùng để tiện ích khong bị lỗi. Các bản vẽ bạn nên vẽ bằng đơn vị mm, khi in bản vẽ ta nên chuyển qua “Layout” rồi mới in. Ở đây tôi xin giới thiệu tỷ lệ trong cad mà nhiều người còn mơ hồ không hiểu rỏ. Trong Acad có 2 tỷ lệ mà ta cần hiểu rỏ: Một là tỷ lệ vẽ, hai là tỷ lệ in.

Tỷ lệ vẽ là tỷ lệ giữa giá trị kích thước vật với giá trị ta nhập vào Acad. Tỷ lệ này tôi tạm gọi là tỷ lệ vẽ. Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn nên vẽ tỷ lệ này là 1:1 nghĩa là vật có kích thước là bao nhiêu (đo bằng mm) ta nhập vào vào Acad là bấy nhiêu. Như vậy bạn sẽ rất thuận lợi trong việc sử dụng các tiện ích của chúng tôi viết. Riêng phần tính diện tích giải toả, tính bình đồ cống, tính các khối lượng liên quan đến bình đồ thì vẽ bằng đơn vị m vì hầu hết các bình đồ khảo sát bây giờ vẽ bằng đơn vị này.

Tỷ lệ in là tỷ lệ giữa giá trị kích thước vẽ và giá trị kích thước in ra trên giấy (đo bằng thướt). Tỷ lệ này được thể hiện trong hộp Plot của lệnh in. Ví dụ như ở hộp thoại dưới dây thể hiện 1mm khi in ra giấy thì tương ứng 2 đơn vị trong bản vẽ Acad. 
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Theo kinh nghiệm bản thân tôi khi in bằng khung tĩnh “Layout” thì nên in 1:1.

Trong tiện ích của chúng tôi luôn luôn có dòng nhắc tỷ lệ bản vẽ. Tôi xin giải thích ý nghĩa của biến này. Nếu bạn vẽ bằng mm (tỷ lệ vẽ 1:1). In bằng khung nhìn tĩnh với tỷ lệ 1:1 thì giá trị của tỷ lệ bản vẽ là giá trị của biến “Standard scale” trong hộp thoại Properties. Ví dụ giá trị của biến “Standard scale” trong hộp thoại Properties là “1:10” thì tỷ lệ bản vẽ bạn nhập vào 10. Nếu bạn vẽ bằng mm (tỷ lệ vẽ 1:1). In bằng khung nhìn động thì giá trị tỷ lệ hình vẽ là giá trị trong hộp thoại in “Plot scale” (giá trị trong ô này).

1. Lệnh LOAD CT:

Lệnh dùng để load chương trình để chương trình được chạy đồng thời cùng Acad.

2. Lệnh TÁC GIẢ:

Lệnh dùng xem các thông tin về tác giả chương trình.

3. Lệnh HV:

Lệnh  này dùng để khởi tạo bản vẽ. Nó tự tạo cho ta những layer chuẩn cần cho các thao tác sau này và tỷ lệ bản vẽ. Giá trị của nó được giải thích trên.

Examples

Command: hv

Ty le hinh ve: <1/1.0000>:1/  

4. Lệnh HV1:

Lệnh này khởi tạo tỷ lệ bản vẽ. Thường được dùng khi muốn chuyển từ tỷ lệ bản vẽ này sang tỷ lệ bản vẽ khác.

Examples

Command: hv

Ty le hinh ve: <1/1.0000>:1/  

5. Lệnh S1:

Lệnh này dùng để rải chấm cốt thép theo phương ngang. Chấm cốt thép này tượng trưng cho thanh cốt thép bị cắt thể hiện trên bản vẽ.

 Examples

Command: s1

Buoc 1:

<0.0000> 


Buoc 2:

<0.0000>

Tu diem: [vị trí bắt đầu bố trí chấm thép]

Den diem: [Vị trí kết thúc bố trí cốt thép]

Phia:  [ Bố trí cốt thép phía trên hay phía dưới của đường thẳng rải cốt thép]

6. Lệnh S2:

Tương tự như lệch S1 nhưng lệnh này dùng để rải chấm cốt thép theo phương đứng.

7. Lệnh S3:

Vẽ các thanh thép theo phương đứng đến một đường chuẩn nào đó.

 
Examples

Command: s3

Buoc 1: [ Khoảng cách vẽ thanh thép thứ nhất]

Buoc 2: [ Khoảng cách vẽ thanh thép thứ nhất]

Tu diem: [ Điểm bắt đầu vẽ thép.]

Den diem: [ Điểm kết thúc vẽ các thanh thép]

Den duong.. [ Đường chuẩn mà các thanh thép vẽ đến.]

8. Lệnh S4:

Tương tự như lệch S3 nhưng lệnh này dùng để vẽ các thanh thép nằm ngang.

9. Lệnh K:

Lệnh này dùng để ghi cốt thép cho đường thẳng. Giốùng như lệnh ghi Dli trong cad. Chỉ khác là vị trí đặt Dim ở đây đã định trước bằng chính khoảng cách đã định trong Dimemsion style tại giá trị Baseline spacing. Khoảng cách này là khoảng cách khi in ra giấy.

Examples

Command: k

Select object: [ Chọn đối tượng cần ghi kích thước].

 

Side to offset? [ Phía đặt kích thước].

10. Lệnh KK:

Lệnh này dùng để ghi cốt thép cho đường thẳng. Giốùng như lệnh ghi Dal trong cad. Chỉ khác là vị trí đặt Dim ở đây đã định trước bằng chính khoảng cách đã định trong Dimemsion style tại giá trị Baseline spacing. Khoảng cách này là khoảng cách khi in ra giấy.

Examples

Command: kk

Select object: [ Chọn đối tượng cần ghi kích thước].

 Side to offset? [ Phía đặt kích thước].

11. Lệnh KKK:

Lệnh này dùng để ghi cốt thép nhiều đường thẳng. Vị trí đặt Dim ở đây đã định trước bằng chính khoảng cách đã định trong Dimemsion style tại giá trị Baseline spacing. Khoảng cách này là khoảng cách khi in ra giấy.

Examples

Command: kkk

Select object: [ Chọn các đối tượng cần ghi kích thước].

12. Lệnh CK:

Lệnh này dùng để ghi cốt thép cho đường cong. Giá trị ghi ở đây là chiều dài cung. Vị trí đặt Dim ở đây đã định trước bằng chính khoảng cách đã định trong Dimemsion style tại giá trị Baseline spacing. Khoảng cách này là khoảng cách khi in ra giấy.

Examples

Command: ck

Select object: [ Chọn các đối tượng cần ghi kích thước].

13. Lệnh GK:

Lệnh này dùng để ghi cốt thép cho đường cong. Giá trị ghi ở đây là chiều dài cung. Vị trí đặt Dim ở đây ta có thể định vị.

Examples

Command: gk

Select object: [ Chọn các đối tượng cần ghi kích thước].

14. Lệnh DX:

Lệnh này dùng để rải mũi tên chỉ dẩn các thanh thép. Cần chú ý rằng các thanh thép ở đây phải vẽ bằng layer “La_steel”.

Examples

Command: dx

Rai Arrow,Dot,Line (a, d, l):<A> [ Ghi chú 1]

Tu diem: [ Điểm bắt đầu vẽ ]

Den diem: [ Điểm kết thúc vẽ ]

Ghi chú 1:

Nếu bạn chọn A thì đối tượng được rải là các mũi tên chỉ dẩn thanh thép.

Nếu bạn chọn D thì đối tượng được rải là các chấm thép.

Nếu chọn L sẽ cho ta những đoạn thẳng vẽ nối thép.

15. Lệnh MT:

Lệnh này giống như lệnh DX khi bạn chọn A trong lệnh Dx. Chỉ khác là lệnh DX chỉ vẽ đối với các thanh có layer “La_steel” còn MT rải cho mọi đường.

16. Lệnh TTB:

Lệnh này dùng để vẽ thanh thép có chiều dài thay đổi.

Examples

Command: ttb

length1 ?: [ Chiều dài của đoạn nhỏ nhất ]

length2 ?: [ Chiều dài của đoạn lớn nhất ]

vertical or horizontal( v or h): [ Đặt thanh thép nằm đứng hay ngang ].

17. Lệnh BD:

Lệnh này dùng để vẽ các đường construction ( đường thẳng dài vô tận) thẳng đứng.

18. Lệnh BN:

Lệnh này dùng để vẽ các đường construction ( đường thẳng dài vô tận) nằm ngang.

19. Lệnh BD:

Lệnh này dùng để vẽ các đường construction ( đường thẳng dài vô tận) xiên góc.

20. Lệnh R1:

Lệnh này dùng có ý nghĩa như lệnh Array của Autocad. Chỉ khác một điều là ta chỉ cần biết bước rải là bao nhiêu và Array từ đâu đến đâu. R1 dùng để rải theo phương ngang.

Examples

Command: r1 

Khoang cach: [ Khoảng cách Array ]

Chon vat copy... [ Chọn vật cần Array ]

Tu diem: [ Điểm bắt đầu Array ]

Den diem: [ Điểm kết thúc Array ]

21. Lệnh R2:

Lệnh này dùng có ý nghĩa như lệnh R1. R2 dùng để rải theo phương đứng.

22. Lệnh SUM:

Lệnh này mục đích cộng các giá trị text ma ta chọn lại với nhau, sau đó ghi giá trị đó ra dạng text giá trị tổng.

Examples

Command: sum

Select objects: [ Chọn các đối tượng text cần tính tổng ]

Diem dat tong [ Điểm đặt để ghi ra giá trị tổng ]

23. Lệnh TBCONG:

Lệnh này dùng để tính trung bình cộng các giá trị ta chọn.

Examples

Command: tbcong

Select objects: [ Chọn các đối tượng cần tính trung bình ]

Diem dat gia tri trung binh: [ Điểm đặt giá trị trung bình ]

24. Lệnh TRU:

Lệnh này dùng để trừ số.

Examples

Command: tru

"Chon so bi tru:" [ Chọn số bị trừ ]

"Chon 1 hay nhieu so tru:" [ Chọn một hay nhiều số trừ ]

Diem dat  [ Điểm đặt giá trị hiệu tính được ]

25. Lệnh TANG:

Lệnh này dùng để thêm cho các số một số gia.

Examples

Command: tang

"So so le:" [ Số tăng có bao nhiêu số lẻ]

"So gia:" [Nhập số gia ]

“Select objects  [Chọn số cần tăng ]

26. Lệnh ARE:

Lệnh này dùng tính diện tích các hình bất kỳ trong Acad. Diện tích tính được phải gán vào một text nào đó.

Examples

Command: are

Pick internal point : [ Chọn một điểm nằm trong vùng cần tính diện tích ].

"Chon text gan dien tich" [ Chọn text để gán diện tích ]

27. Lệnh LIS:

Lệnh này dùng lập ra danh sách các giá trị line được chọn.

Examples : LIS
Select objects: [ Chọn các line cần lập bảng]

 sap xep tang hay giam <t/g>: [Sắp xếp các giá trị theo thứ tự gì]

 select point : [ Điểm đặt kết quả

28. Lệnh CDV:

Lệnh này dùng ghi cao độ cho các điểm bất kỳ trên bản vẽ.

Examples

Command: cdv

Nhap vao ty le: [ Tỷ lệ này là tỷ lệ viewport ]

Nhap vao ty le phuong dung: [ Tỷ lệ vẽ với tỷ lệ ghi. Ví dụ vẽ “mm”, ghi “m” thì tỷ lệ 1000 ]

So le cao do: [ Cao độ ghi bao nhiêu số lẽ ]

Chon diem can ghi cao do [ Chọn điểm cần ghi cao độ ]

Chon phia can ghi cao do [ Chọn phía đặt cao độ ]

Cao do diem nay la : <+2.759>: [ Cao độ điểm ghi. Nếu bạn cần sửa thì sửa ở đây.]


Ghi chú: trước khi dùng lệnh này bạn cần dùng lệnh “UCS” chọn new để định gốc “0,0”.

29. Lệnh CDC:

Lệnh này dùng ghi cao độ cho trắc dọc cống.

Examples

Command: cdc

Nhap vao ty le: [ Tỷ lệ này là tỷ lệ viewport ]

Nhap vao ty le phuong dung: [ Tỷ lệ chia ]

So le cao do: [ Cao độ ghi bao nhiêu số lẽ ]

Chon diem can ghi cao do [ Chọn điểm cần ghi cao độ ]

Chon text dat CD or diem dat 

Ghi chú: trước khi dùng lệnh này bạn cần dùng lệnh “UCS” chọn new để định gốc “0,0”.

30. Lệnh MC:

Lệnh này dùng ghi ký hiệu mặt cắt cho bản vẽ.

Examples

Command: mc

 VÏ h­íng mÆt c¾t !

 Chän ®iÓm thø 1 : 

Chän ®iÓm thø hai:

Nh×n tõ phÝa nµo(?):

NhËp tªn mÆt c¾t<A>:

31. Lệnh DCDC:

Lệnh này dùng ghi cao độ trắc dọc dùng cho thiết kế cống khi cần tính cao độ thiết kế một số điểm.

Examples

Command: dcdc

Nhap vao ty le: [ Tỷ lệ này là tỷ lệ viewport ]

Nhap vao ty le phuong dung: [ Tỷ lệ vẽ với tỷ lệ ghi. Ví dụ vẽ “mm”, ghi “m” thì tỷ lệ 1000 ]

So le cao do: [ Cao độ ghi bao nhiêu số lẽ ]

Chon diem can ghi cao do [ Chọn điểm cần ghi cao độ ]

Chon Text gan cao do : <+2.759>: [Chọn text ghi cao độ]


Ghi chú: trước khi dùng lệnh này bạn cần dùng lệnh “UCS” chọn new để định gốc “0,0”.

32. Lệnh CDCONG:

Lệnh này dùng tính cao độ cống khi biết cao độ hố ga. Mục đích lệnh này là thiết kế trắc dọc cống.

Examples

Command: cdcong

So gia la <0.20>: [ Nhập số gia giữa đáy hố ga với cống ]

Chon cao do day ho ga [ Chọn text cao độ đáy hố ga ]

chon text cao do day cong [ Chọn text cao độ đáy cống cần sửa ]

33. Lệnh MPLOT:

Lệnh này dùng để in nhiều bản vẽ cùng 1 lúc trong cùng 1 file bản vẽ. Chỉ cần tên của khung tên là “iso_a3”. Điểm pick đầu là điểm chèn phía dưới bên trái của bản vẽ. Nếu bạn chưa có khung tên bản vẽ tên “iso_a3” bạn tạo bằng lệnh của acad như sau:

Command: mvsetup

Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]: [ Chọn “T” ]

Enter title block option [Delete objects/Origin/Undo/Insert] <Insert>: [ Enter ]

Available title blocks: ...

 0:     None

 1:     ISO A4 Size(mm)

 2:     ISO A3 Size(mm)

 3:     ISO A2 Size(mm)

 4:     ISO A1 Size(mm)

 5:     ISO A0 Size(mm)

 6:     ANSI-V Size(in)

 7:     ANSI-A Size(in)

 8:     ANSI-B Size(in)

 9:     ANSI-C Size(in)

 10:      ANSI-D Size(in)

 11:      ANSI-E Size(in)

 12:      Arch/Engineering (24 x 36in)

 13:      Generic D size Sheet (24 x 36in)

Enter number of title block to load or [Add/Delete/Redisplay]: [ Chọn các số theo đúng yêu cầu của công trình ]

Create a drawing named iso_a3.dwg? <Y>: [ Chọn “Y” để tạo ra file “iso_a3.dwg”

Sau đó bạn sửa file này theo yêu cầu của công trình và dùng nó cho tất cả các bản vẽ.

Examples Mplot

Command: mplot

Select objects: [ Chọn các bản vẽ cần in ]

Chon diem duoi ben trai (diem insert block iso_a3): [ Chọn điểm chèn phía dưới bên trái của bản vẽ ]

Chon diem tren ben phai: [ Chọn điểm trên bên phải ]
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Ý nghĩa các thông số trong họp thoại:

· Plot Device: Chọn máy in bạn in.

· Paper size: Chọn loại giấy in.

· Plot Scale: Tỷ lệ in.

· Orientations: Kiểu giấy in.

· Plot style: Chọn nét in cho bản vẽ.

· Plot offset: khoảng cách lề X,Y

· Full Rreview: Xem trước khi in bản vẽ.

· Plot: in bản vẽ.

34. Lệnh DTCONG: 

Lệnh này dùng để điền các dữ liệu cần thiết cho cống như độ dốc, bán kính và chiều dài cống. Chú ý các đường thẳng thể hiện cống phải vẽ bằng layer “La_cong”. Chiều dài các đoạn này đúng bằng chiều dài thực tế của đoạn cống đó.

Examples

Command: dtcong

Select objects: [ Chọn các đoạn cống cần ghi. Cố thể chọn các đối tượng khác nhưng không được chọn các đối tượng cống khác.]

Duong kinh cong:<600>: [ Đường kính cống tròn ]

Doc doc cong:<2.5%>: [ Dốc dọc của cống]

Tu diem: [ Điểm đầu của 1 đoạn cống ]

Den diem: [ Điểm cuối của 1 đoạn cống]


Ghi chú: Ta chọn 2 điểm này nhằm mục đích xác định hướng nước chảy trong cống. Layer của dữ liệu điền cho cống phải là “La_cong_data”.

35. Lệnh CNCONG: 

Lệnh này dùng để điền lại chiều dài cống khi có sự thay đổi chiều dài.

Examples

Command: cncong

Chon duong cong: [ Chọn đường cống cần sửa lại giá trị.

Chon du lieu cong can sua [ Chọn dữ liệu cần sửa ].

36. Lệnh LBCONG:

Lệnh này dùng để lập bảng thống kê cống. Chú ý là các dữ liệu về cống phải để đúng layer như quy định là “La_cong_data”.

Examples

Command: lbcong

Select objects: [ Chọn đối tượng, có thể chọn các đối tượng khác ]

Dat bang: [ Điểm dặt bảng tổng hợp ].

37. Lệnh DSUAT:

Lệnh này dùng để tạo ra các Block dẩn suất ký hiệu cho thanh thép như sau.
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Ý nghĩa từ thành phần trong Block dẩn suất:

· B1-1 : Ký hiệu tên thép. Ký hiệu này gồm có phần chữ cái và phần số. Phần chữ cái thể hiện tên thép ở bộ phận nào của kết cấu. Chữ cái này gômd các chữ sau: P A B S C H F W E J K L G D M N. Không được đặt tên khác các chữ cái này. Phần số trước dấu “-“ thể hiện số thứ tự của thanh thép trong bộ phận. Phần số sau dấu “-“ có cũng được không có cũng được. Số này được dùng khi cần thiết thể hiện các thanh giống loại mà có chiều dài khác nhau.

· Þ16: Đường kính thanh thép được ghi.

· @ = 200:  Bước thanh thép.

38. Lệnh GIACONG:

Lệnh này tạo ra đối tượng gia công.

[image: image4.wmf]
Ý nghĩa từ thành phần trong Block dẩn suất:

· B1-1 : Ký hiệu tên thép. Ý nghĩa giống như dẩn suất. Ký hiệu này gồm có phần chữ cái và phần số. Phần chữ cái thể hiện tên thép ở bộ phận nào của kết cấu. Chữ cái này gômd các chữ sau: P A B S C H F W E J K L G D M N. Không được đặt tên khác các chữ cái này. Phần số trước dấu “-“ thể hiện số thứ tự của thanh thép trong bộ phận. Phần số sau dấu “-“ có cũng được không có cũng được. Số này được dùng khi cần thiết thể hiện các thanh giống loại mà có chiều dài khác nhau.

· 25Þ16: Số “25” có nghĩa trong cấu kiện có 25 cây thép loại này. “Þ16” thể hiện đường kính cây thép.

· L = 1250: Chiều dài tổng công của cây thép.

Examples

Command: giacong

Diem dat gia cong do: [ Điểm dặt gia công đồ ]

Ten thep la: <B1> [ Tên cây thép gia công ]

Bao nhieu cay thep:  [ Bao nhiêu cây thép cho loại này ]

Duong kinh thep: <16> [ Đường kính thép của loại này ]

Chon dim kich thuoc [ Các kích thước của cây thép này ]

39. Lệnh GCD:

Lệnh này dùng để cộng tất cả các Dim kích thướt lại làm tròn 10 sau đó cập nhật vào trong gia công đồ. Lệnh này thường dùng khi thay đổi kích thướt của thanh thép.

Examples

Command: gcd

Select objects: [ Chọn tất cả các Dim của thanh thép cần gia công ]

Chon gia cong: [ Chọn gia công đồ ]

40. Lệnh GCD1:

Lệnh này dùng để cộng tất cả các Text kích thướt lại làm tròn 10 sau đó cập nhật vào trong gia công đồ. Lệnh này thường dùng đối với các kích thước của thanh thép không ghi bằng Dim mà ta ghi bằng text. Khi dùng loại này thi khi dùng lệnh “Giacong” ta chọn bất kỳ 1 Dim nào đó rồi sau đó dùng lệnh này để cậpnhật giá trị của Gia công đồ lại cho đúng. Chú ý các text ghi cho thép phải là “text” không được Mtext.

Examples

Command: gcd

Select objects: [ Chọn tất cả các Dim của thanh thép cần gia công ]

Chon gia cong: [ Chọn gia công đồ ]

41. Lệnh DR:

Lệnh này dùng để cộng tất cả các Dim kích thướt lại làm tròn 10 sau đó cập nhật vào trong gia công đồ.

Examples

Command: dr 

Them hay Moi (T/M)? <M>:  [ Có hai lựa chọn “T” or “M”]


Nếu chọn “T” khi ta muốn xuất khối lượng thép các cấu kiện ở các file khác nhau thành 1 bản thì khi chạy lệnh “DR” ở các file sau ta chọn “T”.


Nếu chọn “M” thì file data chỉ có dữ liệu của file chạy lệnh “DR”.

42. Lệnh TK:

Lệnh này dùng để xuất khối lượng thép ra thành bảng khối lượng cốt thép. Khi bạn lập bảng khối lượng cốt thép bạn phải định tỷ lệ bảng vẽ 1/50. nghĩa là bạn dùng lệnh hv1 để định tỷ lệ 50.

Examples

Command: tk

So le tung cay <3> [ Số thập phân của khối lượng từng cây ]

So le tong <0> [ Số thập phân của khối lượng tổng cộng ]

Dat bang: [ Vị trí đặt bảng ]

Chuong trinh dang tien hanh ...

43. Lệnh LAGTOA:

Lệnh này dùng để tạo ra một số layer cho việc tính giải tỏa. Tên của layer giai tỏa cố đặt điểm chung có đoạn đầu giống nhau “La_gt_...”. Mỗi layer thể hiện một loại đất hoặc nhà mà ta cần tính khối lượng.

Examples

Command: lagtoa

44. Lệnh BOEM:

Lệnh này dùng để tạo các block giải tỏa. Block này bạn phải để đúng layer của loại đất mà bạn tính.

Examples

Command: boem

Pick internal point : [ Chọn một điểm trong vùng mà càn tính giải tỏa ]

Ten nha: [ Tên chủ nhân mảnh đất hoặc số thửa, số thứ tự ]

Diem dat ten nha: [ Điểm đặt kết quả tính được ]

45. Lệnh GIAITOA:

Lệnh này dùng để tạo file dữ liệu khối lượng giải tỏa dạng text. Chúng ta sử dụng Excel để sử lý kết quả này theo yêu cầu của từng công trình.

Examples

Command: giaitoa
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Chọn đường dẫn và tên file cho file khối lượng giải tỏa.

46. Lệnh : OLUOI

Lệnh này dùng để định khoảng cách ô lưới mà ta phân ô tính san lấp. Các line vẽ ô san lấp phải dùng layer “La_lsanlap” để vẽ các đường này. Đây là điều rất quan trọng để có thể rải các dữ liệu san lấp nhanh chóng. Các ký hiệu dùng trong chương trình này được tham khảo từ tài liệu thiết kế đường ô tô tập 3 của nhà xuất bản giao thông vận tải.
Examples

Command: oluoi

Khoang cach o [ Ta nhập vào kích thướt ô lưới ].

47. Lệnh LCD:

Lệnh này dùng tạo lưới cao độ cho việc tính toán san lấp .


[image: image6]
Ý nghĩa từ thành phần trong Block lưới cao độ:

· “-0.026”: Giá trị này thể hiện cao độ tự nhiên của điểm mắc lưới.

· “2.396”: Giá trị này thể hiện cao độ thiết kế của điểm mắc lưới.

· “2.422”: Giá trị này thể hiện chênh cao đắp (đào) của điểm mắc lưới.

Examples

Command: LCD 

Diem dat cao do [ vị trí góc ô lưới cần đặt đối tượng ]

Cao do tu nhien or Select objects: [ Nhập cao độ tự nhiên vào or bạn Enter chương trình sẽ cho bạn chọn một đối tượng text trên bản vẽ có giá trị là cao độ tự nhiên. ]

Cao do thiet ke or Select objects: [ Tương tự như trên nhưng ở đây là cao độ thiết kế. Ví dụ ta Enter tại dòng nhắc này sẽ xuất hiện dòng nhắc kế tiếp ]

Chon cao do thiet ke: [ Chọn text cao độ thiết kế ]

48. Lệnh : SCDTN

Lệnh này dùng để sửa cao độ tự nhiên các mắc lưới, khi ta dùng lệnh này sửa thì chênh cao cũng tự động tính theo.

Examples

Command: SCDTN

Cao do tu nhien or Chenh cao: <Cdtn>[ Ở đây ta nhập cao độ tự nhiên của điểm or muốn nhập Chênh cao thì ta chọn “C” -->  “Enter” Sau đó nhập chênh cao.]

Select objects: [ Chọn các đối tượng cần thay đổi]

49. Lệnh : SCDTK

Lệnh này dùng để sửa cao độ thiết kế các mắc lưới, khi ta dùng lệnh này sửa thì chênh cao cũng tự động tính theo.

Examples

Command: SCDTK

Cao do thiet ke or Chenh cao: <Cdtk>[ Ở đây ta nhập cao độ thiết kế của điểm or muốn nhập Chênh cao thì ta chọn “C” -->  “Enter” Sau đó nhập chênh cao.]

Select objects: [ Chọn các đối tượng cần thay đổi]

50. Lệnh : DAS

Lệnh này dùng để điền dữ liệu san lấp cho một ô.

Examples

Command: das 

Ky hieu cua o: [Nhập vào ký hiệo của ô san lấp]

Diem dat:[Vị trí đặt dữ liệu ô san lấp]

Select objects: [ Chọn các lưới cao độ xung quanh ô san lấp]

51. Lệnh : DXSL

Lệnh này dùng để điền dữ liệu san lấp cho nhiều ô một lúc. Bạn phải rải từ trái qua phải or từ dưới lên trên. Ký hiệu của dữ liệu san lấp như sau:


Ý nghĩa từ thành phần trong Block lưới cao độ:

· “1178.80”: Giá trị này thể hiện khối lượng đắp của ô lưới.

· “0.00”: Giá trị này thể hiện khối lượng đào đất của ô lưới.

· Ngoài ra còn có các thông số phụ khi in ra sẽ không có mục đích để cho chương trinhg nhận biết như: Ký hiệu ô gồm 2 phần. Phần chữ và phần số cách nhau bằng dấu gạch. Khi bạn lập lưới san lấp bạn cần đánh thứ tự ký hiệu một cạnh là số, một cạnh là chữ. Phải bắt đầu từ góc dưới bên trái tính qua và tính lên. Khi bạn rải nhiều ô lưới cùng 1 lúc thì ta rải theo phương của chữ để chương trình tự động tăng số thứ tự. Mục đích của việc này là khi bạn chuyển file qua Excel chúng ta có thể dùng Hàm Sort để sắp xếp các dữ liệu khối lượng lại theo thứ tự để có thể kiểm tra.

Examples

Command: dxsl

Tu diem:[Bạn chọn một điểm giữa cạnh của ô lưới, để thực hiện điều này ta nên vẽ đường line giữa cạnh ô lưới trước]

Den diem:[ Cũng tương tự như trên ta nên vẽ 1 line ở cạnh cuối. Chú ý 2 điểm này phải nằm trên đường nằm ngang or 

Ky tu cua o : [nhập ký tự ký hiệu của ô]

So thu tu o bat dau : [Nhập số thứ tự của ô bắt đầu]

52. Lệnh : SDAS

Lệnh này dùng để sửa dữ liệu san lấp cho một ô.

Examples

Command: sdas 

Command: SDAS 

Chon cac diem luoi cao do

Select objects: [Chọn các điểm lưới cao độ của ô lưới]

Chon doi tuong du lieu can sua [ Chọn dữ liệu cần sửa]

53. Lệnh LBSANLAP:

Lệnh này dùng để tạo file dữ liệu khối lượng sang lấp dạng text và tạo ra bảng giá trị san lấp. Chúng ta sử dụng Excel để sử lý kết quả này theo yêu cầu của từng công trình.

Examples

Command: lbsanlap
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Chọn đường dẫn và tên file cho file khối lượng san lấp.

Select objects: [ Chọn các Block cần lập bảng, có thể lẩn các đối tượng khác]

Dat bang: [ Vị trí đặt bảng khối lượng san lấp ]

54. Lệnh PU:

Lệnh này dùng Purge all bản vẽ nhằm mục đích loại hết các đối tượng cần thiết trong bản vẽ làm cho dung lượng bản vẽ nhỏ lại.

Examples

Command: pu

55. Lệnh SVT:

Lệnh này dùng chọn các đối tượng cùng layer và cùng loại đối tượng với vật làm mẩu.

Examples

Command: svt

chon 1 doi tuong lam mau: [ Chọn vật làm mẩu để chọn các đối tượng khác giốn như đối tượng này.]

56. Lệnh MVT:

Lệnh này dùng move các đối tượng cùng layer và cùng loại đối tượng với vật làm mẩu.

Examples

Command: mvt

chon 1 doi tuong lam mau: [ chọn đối tượng làm mẩu ]

chon loai doi tuong move: [ Chọn đối tượng move có thể có các đối tượng không cần move ]

Specify base point or displacement: [ Chọn điểm chuẩn move]

Specify second point of displacement  [ Chọn điểm đến ] 

57. Lệnh CVT:

Lệnh này dùng copy các đối tượng cùng layer và cùng loại đối tượng với vật làm mẩu.

Examples

Command: cvt

chon 1 doi tuong lam mau: [ chọn đối tượng làm mẩu ]

chon loai doi tuong copy: [ Chọn đối tượng copy có thể có các đối tượng không cần copy ]

Specify base point or displacement: [ Chọn điểm chuẩn move]

Specify second point of displacement  [ Chọn điểm đến ] 

58. Lệnh XVT:

Lệnh này dùng copy các đối tượng cùng layer và cùng loại đối tượng với vật làm mẩu.

Examples

Command: xvt

chon 1 doi tuong lam mau: [ chọn đối tượng làm mẩu ]

chon loai doi tuong copy: [ Chọn đối tượng xóa có thể có các đối tượng không cần xóa ]

59. Lệnh CT:

Lệnh này dùng copy nội dung text này cho các text khác.

Examples

Command: ct 

Text chuan: [ Chọn text chuẩn mà ta cần copy nội dung ra các text khác ]

Select objects: [ Chọn các text khác cần thay đổi nội dung giống text chuẩn ]

60. Lệnh GG:

Lệnh này dùng cắt chân đường kích thướt đến một đường thẳng nào đó. Lệnh này cắt luôn các đừờng chân kích thướt nằm ngoài đường thẳng.

Examples

Command: gg

Select objects: [ Chọn các đường Dim cần cắt chân kích thướt ]

chon duong bien: [ Chọn đường thẳng để làm chuẩn cắt chân kích thướt ]

61. Lệnh GS:

Lệnh này dùng cắt chân đường kích thướt đến một đường thẳng nào đó. Lệnh này chỉ cắt các đừờng chân kích thướt nằm trong đường thẳng.

Examples

Command: gs

Select objects: [ Chọn các đường Dim cần cắt chân kích thướt ]

chon duong bien: [ Chọn đường thẳng để làm chuẩn cắt chân kích thướt ]

62. Lệnh XX:

Lệnh này dùng cắt chân đường kích thướt theo phương x đến một điểm có tọa độ y bằng với tọa độ y của điêmt chọn.

Examples

Command: xx

Select dimension(s) to be aligned

Select objects: [ Chọn các đường Dim cần cắt chân kích thướt ]

Select new dimension position0 [ chọn điểm để cắt chân kích thướt cùng tọa độ y với điểm này ]

63. Lệnh XXX:

Lệnh này dùng đưa đường kích thướt theo phương x đến một điểm có tọa độ y bằng với tọa độ y của điêmt chọn.

Examples

Command: xxx

Select dimension(s) to be aligned

Select objects: [ Chọn các đường Dim cần cắt chân kích thướt ]

Select new dimension position0 [ chọn điểm để đưa đường kích thướt cùng tọa độ y với điểm này ]

64. Lệnh YY:

Lệnh này dùng cắt chân đường kích thướt theo phương y đến một điểm có tọa độ x bằng với tọa độ x của điêmt chọn.

Examples

Command: yy

Select dimension(s) to be aligned

Select objects: [ Chọn các đường Dim cần cắt chân kích thướt ]

Select new dimension position0 [ chọn điểm để cắt chân kích thướt cùng tọa độ x với điểm này ]

65. Lệnh YYY:

Lệnh này dùng đưa đường kích thướt theo phương y đến một điểm có tọa độ x bằng với tọa độ x của điêmt chọn.

Examples

Command: yyy

Select dimension(s) to be aligned

Select objects: [ Chọn các đường Dim cần cắt chân kích thướt ]

Select new dimension position0 [ chọn điểm để đưa đường kích thướt cùng tọa độ x với điểm này ]

66. Lệnh DKT:

Lệnh này trả giá trị kích thước về giá trị đúng của nó.

Examples

Command: dkt

Select objects: [ Chọn dim cần sửa].

67. Lệnh SS:

Lệnh này dùng sửa dim kích thướt.

Examples

Command: ss

Select objects: [ Chọn dim cần sửa].

so sua la: [ giá trị sửa ]

68. Lệnh SSS:

Lệnh này dùng sửa dim kích thướt thay đổi từ giá trị 1 đến giá trị 2.

Examples

Command: sss

Select objects: [ Chọn dim cần sửa].

length1 ?: [ Chiều dài 1 ]

length2 ?: [ Chiều dài 2 ]

69. Lệnh CKT và lệnh CKT1

Lệnh này dùng chia kích thướt của các Dim ghi cho nhiều đối tượng có bước như nhau.

Examples

Command: ckt or ckt1

Buoc thep : <250> [ Nhập bước cần chia]

Select objects:  [ Chọn các Dim cần chia]

70. Lệnh TR0 -> TR3:

Lệnh này dùng làm tròn giá trị dim từ 0 số lẻ đến 4 số lẻ.

Examples

Command: tr0

Select objects: [ Chọn dim cần sửa].

71. Lệnh TO:

Lệnh này dùng để kéo dim và line đạt chiều dài mong muốn.

Examples

Command: to

Tong chieu dai:<0.00> [ Chiều dài cần đạt được ]

Diem goc dau : [ điểm đầu của cửa sổ Window ]

Diem goc cuoi : [ điểm cuối của cửa sổ Window ]

72. Lệnh BB:

Lệnh này dùng định dạng chế độ bắt điểm.

73. Lệnh CV:

Lệnh này dùng chuyển qua lại giữa Model và Layout.

74. Lệnh DIMT:

Lệnh này dùng dịch chuyển text của dim lên 1 dòng. Khoảng cách dịch chính bằng 1 dòng text.

Examples

Command: dimt

Select objects: [ Chọn các dim cần dịch chuyển ]

75. Lệnh DIMB:

Lệnh này dùng dịch chuyển text của dim xuống 1 dòng. Khoảng cách dịch chính bằng 1 dòng text.

Examples

Command: dimb

Select objects: [ Chọn các dim cần dịch chuyển ]

76. Lệnh DIML:

Lệnh này dùng dịch chuyển text của dim sang trái.

Examples

Command: diml

Select objects: [ Chọn các dim cần dịch chuyển ]

77. Lệnh DIMR:

Lệnh này dùng dịch chuyển text của dim sang phải.

Examples

Command: dimr

Select objects: [ Chọn các dim cần dịch chuyển ]

78. Lệnh CAOCHU:

Lệnh này dùng để định chiều cao chữ. Cần chú ý là lệnh này dùng bên trang layout. Các viewport nên chọn thuộc tính Display locked = yes. Chiều cao chữ ở đây là chiều cao thật khi in bản vẽ ra với tỷ lệ in ở layout là 1:1

Examples

Command: caochu

Cao chu khi in ra: [ Chiều cao chữ khi in ra ]

"Chon Viewport chuan" [ Chọn Viewport mà ta muốn modify text trong đó].

79. Lệnh MU:

Lệnh này dùng để move đối tượng khi đối tượng cần move phải dóng 2 tọa độ x,y

80. Lệnh BR:

Lệnh này dùng để bẻ đường thẳng.

Examples

Command: br

Tuyen cat: [ Chọn đường chuẩn để bẻ các đường khác ]

Chon...

Select objects: [ Chọn các đối tượng cần bẻ ]

81. Lệnh BR:

Lệnh này dùng để quay đối tượng khi biết 1 điểm tâm { tam } và điểm 1 { diem1 } quay đến điểm 2 { diem2 } .

Examples

Command: qd

Select objects: [ Chọn các đối tượng cần quay]

Tam: [ Chọn tâm quay ]

Diem1: [ Chọn điểm 1]

Diem2: [ Chọn điểm 2, điểm 2 sẽ quay đến điểm 1 ]

82. Lệnh MI1:

Lệnh này dùng để đối xứng vật qua trục đối xứng và xóa đi đối tượng ban đầu.

83. Lệnh C0:

Lệnh này dùng để Chuyển text style của text thành style “Standard”.

Examples

Command: c0

Select objects: [ Chọn các text cần chuyển]

84. Lệnh C1:

Lệnh này dùng để Chuyển text style của text thành style “Name”.

Examples

Command: c1

Select objects: [ Chọn các text cần chuyển]

85. Lệnh C2:

Lệnh này dùng để Chuyển text style của text thành style “Title”.

Examples

Command: c2

Select objects: [ Chọn các text cần chuyển]

86. Lệnh CM:

Copy đối tượng ra nhiều lần.

87. Lệnh N1:

Chuyển line type thành “Continuous”

88. Lệnh N2:

Chuyển line type thành “center”

89. Lệnh N3:

Chuyển line type thành “dashed”

Đây là những lệnh viết theo ý tưởng của tác giả nhằm giải quyết những khó khăn riêng trong quá trình thực hiện bản vẽ Autocad. Các bạn có thể dùng được lệnh nào thì dùng. Nếu các bạn có ý tưởng nào hay muốn thực hiện xin vui lòng liên hệ tôi sẽ cố gắng giúp đỡ trong khã năng cho phép. Chúc các bạn thành công trong công việc và cuộc sống.

Nếu bạn sử dụng mà không đăng ký thì khi chạy các lệnh như “LBCONG”, “GIAITOA”, “TK”, “LBSANLAP” chỉ thực hiện 1 phần ở dạng thử nghiệm. Nếu muốn sử dụng bạn phải đăng ký.

Ta nhập tỷ lệ vào





Ta nhập tỷ lệ vào





Kc bố trí chấm cốt thép đầu tiên.





Kc bố trí chấm cốt thép tiếp theo.
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